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TOÙM TAÉT 
 

 Trong những năm gần gây, chất lượng điện năng rất được chú ý vì nó liên quan đến các  
thiết bị điện tử công suất và tải phi tuyến trong hệ thống điện tử công suất, bảo vệ thiết bị nhạy 
cảm và phân loại chính xác các loại nguồn gây mất ổn định. 
 Để giám sát chất lượnmg điện năng, người ta sử dụng phép biến đổi Fourier độc lập trong 
thời gian ngắn (STFT).  
 STFT không theo kịp tác động của thời gian liên quan đến giới hạn chiều rộng cửa sổ cố 
định (limitations of a fixed window width). 

 Một phương pháp phân tích chất lượng điện năng mới sử dụng để hổ trợ biến đổi wavelet 
(WT) là biến đổi S (ST) và phân tích một số vấn đề về chất lượng điện năng sử dụng WT và ST..   

 
 

1. GIỚI THIỆU: 
 Công suất phát tăng nhưng chất lượng 
điện năng lại có khuynh hướng giảm theo qui mô 
số nhà máy điện và số khách hàng tăng lên. 
 Chất lượng điện năng sử dụng để đánh 
giá sự khác nhau về điện áp, dòng điện, tần số 
với dạng sóng sine ổn định tại tần số bình thường. 
Do đó, chất lượng điện năng liên quan đến mất 
ổn định của hệ thống điện do sử dụng các thiết bị 
điện nhạy cảm (cảm ứng). Vì vậy phải phân loại 
chính xác mất ổn định để đảm bảo chất lượng 
điện năng ta không sử dụng STFT vì STFT không 
thành công khi phân tích các tín hiệu quá độ đối 
với cả hai thành phần tần số cao tần số thấp. Mặt 
khác, ST sử dụng sử dụng của sổ ngắn ở tần số 
cao và sử dụng cửa sổ dài tại tần số thấp. Ví thế 
tính chất của WT cung cấp một cách tự động sự 
phát hiện, định vị và phân loại các dạng sóng 
nhiễu gây ảnh hưởng đến chất lượng điện năng.  
 Mặc dù wavelet multi-resolution analysis 
(MRA) kết hợp với một số mạng neural lớn ảnh 

hưởng đến chất lượng điện năng, nhiễu trong 
miền thời gian. Vì thế sags, swell…thì không 
dễ dàng được phân loại. Thêm vào đó, một 
số thành phần tần số nhiễu quan trọng thì 
không được chính xác khi sử dụng biến đổi 
wavelet (WT). 

 Vì thế, trong tập tài liệu này sẽ đưa 
ra một biến đổi mới là biến đổi S (S-
Transform). ST chia ra làm nhiều vùng thời 
gian của cửa sổ Gaussian giá trị thực với sự 
mã hóa, vì thế của sổ dịch chuyển mà không 
cần phải mã hóa. Không những thế có thể so 
sánh các kết quả đạt được với WT để tăng 
thếm giá trị cho ST và chứng minh rằng ST 
thì tốt hơn STFT và WT   

 
2. PHÂN TÍCH TÍN HIỆU QUA CÁC 
QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA TỪ FOURIER 
ĐẾN WAVELETS  
2.1 Biến đổi Fourier và chuỗi Fourier 
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Chuỗi Fourier của một hàm f(x) xác định trong 
khỏang (-1,1) cho bởi: 
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Trong đó, các hệ số khai triển Fourier là: 
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 Để nhận được một cách biểu diễn cho 
những hàm số không tuần hòan xác định với mọi 
x, cho ∞→1 , từ đó dẫn đến công thức về lý 
thuyết tích phân Fourier. 
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 Về mặt tóan học, đây là cách biểu diễn 
liên tục của khai triển Fourier. Công thức này 
xác định một lượng vô hạn các thành phần hài 
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 Trong đó, chuỗi khai triển Fourier ban 
đầu là một phương pháp biểu diễn một hàm số 
thành tổng những thành phần hài, phương pháp 
quan trọng nhất để giải các bài toán vi phân từng 
phần 
 Hạn chế của phép biến đổi Fourier: 

Phép biến đổi Fourier gần như không 
tương thích vào khảo sát những vấn đề thực tế 
bởi hai nguyên nhân: 
- Phép biến đổi Fourier của một tín hiệu không 
thể hiện bất kỳ một thông tin cục bộ nào vì vậy 
nó không thể phản ánh được sự thay đổi dạng 
sóng trong miền thời gian. 
- Phép biến đổi Fourier chỉ cho khảo sát trong 
một trong hai miền là thời gian và tần số mà 
không thể cùng lúc trong hai miền.  

Do đó trong bài toán thực tế rất cần thiết 
cho việc xác định một phép biến đổi duy nhất 
của miền thời gian và miền tần số mà có thể sử 
dụng để mô tả mật độ năng lượng trong cả miền 
thời gian và tần số.  
2.2 Biến đổi Wavelet 

 
Hình 1 Các lĩnh vực nghiên cứu độc lập về 

cùng một vấn đề 
Những thành phần tần số cao thường 

có thời gian tồn tại ngắn hơn những thành 
phần tần số thấp. Morlet đã đưa ra ý tưởng 
đối chiếu các phiên bản, được dịch đi hoặc co 
giản từ một hàm Wavelet mẹ )(tψ , được gọi 
là các wavelet với sóng tín hiệu nguyên mẫu 
để nhận được các thành phần tần số và thời 
gian trong tín hiệu nguyên bản. Như đã giới 
thiệu ở chương hai, với một hàm wavelet mẹ 

)(tψ , các phiên bản được tạo thành bằng 
cách thêm vào các hệ số tỷ lệ a ( scale – đo 
mức độ co giãn) và hệ số dịch chuyển b (shift 
– xác định vị trí thời gian tương ứng) như sau: 
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Nếu a<1 thì (1) là phiên bản nén của 

hàm wavelet mẹ tương ứng với thành phần 
tần số cao. Nếu a>1 thì  (t) có độ rộng thời 
gian lớn hơn và tương ứng với thành phần tần 
số thấp hơn. Do đó, các wavelet sẽ có độ 
rộng thời gian thích ứng với tần số của chúng. 
Đây là lý do chính của sự thành công với 
wavelet Morlet trong xử lý tín hiệu và trong 
phân tích tín hiệu theo thời gian và tần số. Để 
ý rằng, độ phân giải của các wavelet tại các 
tỷ lệ khác nhau thay đổi trong miền thời gian 
và tần số tuân theo nguyên tắc bất định của 
Heisenberg. Ở hệ số tỷ lệ a lớn thì độ phân 
giải là thô trong miền thời gian nhưng lại là 
tinh trong miền tần số; khi hệ số a giảm thì 
độ phân giải trong miền thời gian trở nên mịn 
hơn trong khi đối với tần số lại trở nên thô 
hơn. 
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Hình 2 Các phiên bản co giãn từ wavelet mẹ 

Morlet đã phát triển đầu tiên một cách 
thức mới phân tích tín hiệu thời gian - tần số sử 
dụng cái mà ông gọi là những sóng con có hình 
dạng cố định để đối chiếu với việc phân tích các 
hàm trong STFT không có hình dạng cố định. 
Những sóng con đó, về sau gọi là wavelet. Biến 
đổi Wavelet thuận được hình thành trên cơ sở đó: 
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Hình 3 Biến đổi wavelet thuận liên tục (CWT) 

thực hiện trên hàm f(t) 
Minh họa trên hình 3, biến đổi Wavelet 

thuận liên tục (CWT) của hàm f(t) sẽ trả về một 
độ lớn các hệ số ),(, jifba baCWTC

ji
=  đo mức 

độ tương quan giữa wavelet với tín hiệu f(t) trong 
những khoảng thời gian khảo sát hữu hạn, được 
tính trên toàn trục thời gian (thông qua tích phân), 
với a là hệ số tỉ lệ (co giãn) của wavelet mẹ, và b 
là hệ số chuyển dịch của wavelet ở vị trí hiện tại 
so với vị trí ban đầu. 

Nếu hệ số tỉ lệ (co giãn) a càng nhỏ, 
wavelet bị hẹp lại và giá trị tần số tương ứng của 
nó càng cao. Và ngược lại, hệ số tỉ lệ (co giãn) a 
càng lớn, wavelet bị trải rộng ra và giá trị tần số 
tương ứng của nó càng thấp. Khi đó, hệ số 

),(, jifba baCWTC
jij
=  sẽ phản ánh giá trị tần số 

tương ứng với khoảng thời gian khảo sát của 
tín hiệu nguyên bản. 

 
Hình 4 Các phiên bản co dãn từ wavelet mẹ 

sẽ có tần số khác nhau 
 

3. BIẾN ĐỔI S (S-TRANSFORM) 
 Sử dụng biến đổi wavelet liên tục 
(CWT) hổ trợ pha của wavelet mẹ (mother 
wavelet) 
 Hàm h(t) xác định CWT W(τ ,d) như 
sau: 

∫
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 W(t,d) là 1 bản sao (scaled replica) 
của wavelet mẹ cơ bản; và ở vị trí nhô lên 
xác định độ rộng wavelet. Biến đổi S [7,8,9] 
được xác định bằng cách nhân CWT với hệ 
số pha: 

),(),( 2 dWefS fti ττ π=       (2) 

 Wavelet mẹ được xác định như sau: 
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 Phương trình (2) hệ số giãn d thì 
ngược với tần số f. Như vậy, dạng cuối cùng 
của biến đổi S liên tục là: 
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 Chiều rộng của cửa sổ Gaussian là: 

f
Tf 1)( ==σ        (5) 

 Từ biến đổi S (ST) thể hiện phổ cục 
bộ (địa phương), phổ Fourier hay phổ thời 
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gian trung bình xác định qua phổ vị trí trung bình 
qua biến đổi S ngược. 

dfedfSth fti πττ 2),()( ∫ ∫
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 Biến đổi S rời rạc (DST) là 
h[kT],k=0,1,………,N-1 trong một thời gian gián 
đoạn tương ứng h(t) với khoảng thời gian mẫu 
của T. Biến đổi Fourier rời rạc của h[kT] là:  
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 Với n=0,1,2………,N-1. Trong trường 
hợp rời rạc biến đổi S [7,8,9] có vector xác định 
bởi chuỗi thời gian h[kT] thành bộ vector khoảng 
cách không trực giao và các thành phần ST thì 
phụ thuộc lẫn nhau. Mỗi vector cơ bản chia thành 
N vector vị trí với N Cửa sổ Gaussian dịch 
chuyển (N shifted Gaussian windows)  
 Vì thế DST cho bởi phương trình sau: 

N
mjiN

m
enmG

NT
nmH

NT
njTS

π21

0
),(, ∑

−

=
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡  (8) 

  f chuyển thành n/NT. 
 Với  τ  chuyển thành jT . 
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1....,3,2,1,0
1....,3,2,1

1α  

 Giá trị b thay đổi trong khoảng 0,333 đế 5 
sẽ cho các kết quả khác nhau  
 - Tần số thấp         giá trị cao của b được 
chọn.            
 - Tần số cao           chọn b có giá trị thấp.            
 Cho n = 0, ST có dạng như sau:  
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 Phương trình (10) thể hiện kết quả thời 
gian của độ lớn trung bình ma trận S trong phổ 
Fourier. 

 

4. SO SÁNH KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG 
BIẾN ĐỔI WAVELET VÀ BIẾN ĐỔI S 
 Bao gồm : võng điện áp (sags 
voltages), trồi điện áp (swell voltage), 
harmonic (sóng hài) và gián đoạn tạm thời. 
 Sử dụng nguồn vị trí thời gian – tần 
số của biến đổi S và kết quả so sánh với biến 
đổi wavelet Daubenchies 4 (Db4) khi wavelet 
mẹ thực hiện cấp độ đầu phân biệt và phân 
tích dựa trên máy tính tạo ra các dạng sóng 
sử dụng mã chương trình Matlab.  

• Sử dụng trình simulink trong matlab 
tạo mạch mô phỏng với các dạng 
sóng yêu cầu là sine, sag, swell, 
harmonic và interruption. 

 

 
 Sine 

 
 

 Sag 

 
 

 Swell 



 

 

5

 
 

 Interruption 

 
 Harmonic 

 
 

• Phân tích dạng sóng dùng wavelet DB4. 
Kết quả phân tích các dạng sóng có dạng 
như sau: 

 sine 

 
 sag 

 
 swell 

 
 interruption 

 
 harmonic 

 
 
• Nhận xét: Sử dụng biến đổi Wavelet 

không phân biệt được hai tín hiệu sag 
và swell cũng như khó phân biệt 
trường hợp gián đoạn tạm thời (xem 
hình phân tích bằng Wavelet Db4) 

• Mã nguồn m file biến đổi S (tham 
khảo phần phụ lục)     

• So sánh kết quả biến đổi wavelet và 
biến đổi S. 

 Sine 
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Dạng sóng được phân tích thể hiện bằng hình 

vẽ 3D theo trục biên độ, thời gian và tần số. 
Sag 

 
Phân tích bằng S-Transform cho biết 

chính xác biên độ, tần số và thời gian xảy ra 
hiện tượng sụt áp trên lưới.  

Swell 

 
Quan sát sag và swell đối với biến đổi S sẽ 

phân biệt rõ ràng hai loại hiện tượng này, 

không gây nhầm lẫn cũng như khó phân 
biệt khi sử dụng biến đổi wavelet. 

Hệ số giống nhau giữa sag và swell là 
15 giống như Wavelet transform nhưng sẽ 
dựa vào biên độ 3D phân loại hai loại 
nhiễu. 

Interruption 

 
Harmonic 

 
 
5. KẾT LUẬN 

Thiếu chất lượng điện năng thì sự 
gián đoạn của các thiết bị cảm biến công 
nghiệp gây ảnh hưởng đến chi phí và là các 
tác nhân gây mất ổn định phải được phát 
hiện, phân loại nguồn gốc để đo lường đúng 
để đảm bảo chất lượng điện năng. 
 DWT và ST dường nhu là một công 
cụ cực mạnh để phát hiện, định vị và phân 
loại các tác nhân gây mất ổn định của hệ 
thống điện.  
 So với biến đổi Fourier STFT và WT. 
 Sử dụng cơ sở luật đơn giản hay 
mạng neural với các chức năng mở rộng từ 
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đường biến đổi S có thể dễ dàng được quan sát 
bởi ST. 

 ST cũng được áp dụng cho các loại mất 
ổn định khác như sụt áp, sóng hài với võng điện 
áp hay vọt lố điện áp 
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